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                             Báo cáo thường niên Năm 2007
 I. Lịch sử hoạt động của Công ty:                           

Những sự kiện quan trọng:

 Công ty cổ phần than núi Béo-TKV tiền thân là một công trình hợp tác hữu nghị giữa Liên Xô (cũ) và Việt Nam, do Liên Xô thiết kế và đầu tư xây dựng. Năm 1987, Mỏ bắt đầu được khởi công xây dựng.

Tháng 8 -1988, Bộ Mỏ & Than có quyết định số 1019-NL-TCCB-LĐ ngày 24-8-1988 thành lập Mỏ than Núi Béo trực thuộc Công ty than Hòn Gai.


Ngày 17/9/1996 Bộ công nghiệp ra Quyết định số 2603/QĐ-TCCB về việc thành lập Mỏ than Núi Béo, là một Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng Sản Việt Nam).

Ngày 01/10/2001 Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 405/QĐ-HĐQT đổi tên Mỏ than Núi Béo thành Công ty than Núi Béo. Công ty có một đơn vị hạch toán phụ thuộc là Nhà máy cơ khí Hòn Gai theo Quyết định số 02/QĐ-BCN ngày 08/01/2002.

Năm 2005, Công ty thực hiện  cổ phần hoá và chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần than Núi Béo theo Quyết định số 3936/QĐ-BCN ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty than Núi Béo thành Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV. Công ty đã được sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000575 ngày 01/4/2006 với mức vốn điều lệ 60,000,000,000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

Ngày 15/12/2006 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 83/QĐ-TTGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV.

Ngày 25/12/2006 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hà Nội ban hành giấy chứng nhận số 74/2006/GCNCP-TTLK về  việc chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV.

- Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác  chế biến kinh doanh than và các khoáng sản;

Xây dựng các công trình thuộc mỏ, công trình công nghiệp và dân dụng;

Vận tải đường bộ, đường thuỷ và đường sắt;

Chế tạo, gia công, sửa chữa các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phảm cơ khí;

Quản lý, khai thác cảng, bến thuỷ nội địa;

Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng;

Kinh doanh xuất nhập khẩu đầu tư, thiết bị hàng hoá phục vụ sản xuất đời sống;

Sửa chữa thiết bị, điện máy chuyên dùng, phương tiện vận tải, đường sắt, đường thuỷ nội bộ;

Gia công các câu kiện kim loại, chế tạo các sản phẩm cơ khí;

Thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng máy mỏ, thiết bị nâng tải, thiết bị chịu áp lực;

- Định hướng phát triển:

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 như sau:

	Chỉ tiêu chủ yếu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2007

	1. Sản xuất than
	TÊn
	3.700.000

	2. Bóc đất đá 
	M3
	18.360.000

	3. Than tận thu
	TÊn
	     500.000

	4. Than tiêu thụ
	TÊn
	   3.670.000

	5. Doanh thu
	Triệu đồng
	1.039.000

	6. Lợi nhuận 
	Triệu đồng
	33.550




+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:


Tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh với nhịp độ cao theo định hướng của Tập đoàn TKV. Trong 10 năm tới từ năm 2006-2015, trên cơ sở tài nguyên, điều kiện khai thác mỏ, Công ty xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc sử dụng tối đa nguồn lực về tài nguyên, tiền vốn, thiết bị, vật tư, lao động, áp dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong những năm tới Công ty cần tập trung giải quyết những nội dung chủ yếu sau:

*/ Khai thác lộ thiên: Tập chung đẩy nhanh tiến độ đền bù GPMB đảm bảo sớm  kết thúc danh giới trên mặt: Phía Nam Vỉa 11, Tây Vỉa 14 trong TKKTTC năm 2008.

Lập kế hoạch sớm thăm dò bổ sung, thăm dò chi tiết, đánh giá lại trữ lượng phần Vỉa có thể khai thác lộ thiên và khai thác sâu trong danh giới quản lý tài nguyên của Công ty.

Sớm quy hoạch và thiết kế chi tiết, lập lịch đổ thải trong từng khu vực tận dụng tối đa dung tích bãi thải nhằm giảm cung độ vận chuyển.

Tiến hành xây dựng và đưa vào khai thác máng ga đường sắt Núi Béo. Quy hoạch lại các kho chứa than nhằm đáp ứng yêu cầu cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh bằng băng tải, vận chuyển ra Tuyển than Hòn Gai và Cảng mỏ bằng đường sắt, đảm bảo tính tối ưu và hiệu quả trong chế biến và vận chuyển tiêu thụ than.

*/ Khai thác than Hầm lò:

Để đảm bảo tiến độ khai thác than Hầm lò ra than chậm nhất vào năm 2013, Công ty cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng, Tập đoàn TKV giải quyết những công việc sau:

Triển khai đấu thầu tư vấn thiết kế: Lựa chọn công nghệ khai thác xuống sâu dưới khu vực đã kết thúc khai thác lộ thiên; Lập dự án nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, thiết kế KTTC trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2009.

Triển khai xây dựng cơ bản khai thác hầm lò và hoàn tất giai đoạn từ năm 2009-2012.

*/ Tiêu thụ và doanh thu

Sản lượng tiêu thụ và định hướng tiêu thụ than: Kế hoạch tiêu thụ than trong 10 năm từ năm 2006 đến 2012 là 26,7 triệu tấn, và giảm dần cho đến năm 2015; Trong đó tập chung chủ yếu cho than xuất khẩu; giao cho các hộ kinh doanh lớn như Điện, Xi măng; giao than nguyên khai cho nhà máy tuyển Nam Cầu Trắng và tiêu thụ hộ lẻ khác.

Giá bán than bình quân của Công ty thực hiện theo qui chế phối hợp điều hành SXKD của Tập đoàn được hoạch định trên cơ sở chi phí sản xuất hợp lý nhân với lợi nhuận định mức. Chi phí SXKD của Công ty tính theo đơn giá công đoạn sản xuất Tập đoàn ban hành nhân với chỉ số biến động giá nhiên vật liệu, tiền lương theo dự báo.

Doanh thu tiêu thụ: Doanh thu trong 10 năm của Công ty dự kiến: 9.843 tỷ đồng. Trong đó doanh thu tiêu thu than: 8 562tỷ đồng, doanh thu sản xuất cơ khí 618 tỷ đồng và doanh thu các hoạt động khác 660 tỷ đồng bao gồm: Dự án khai thác than Bên nước Lào; dự án đầu tư phương tiện thuỷ để chuyển tải than xuất khẩu, kinh doanh khách sạn và dư lịch, hoạt động tài chính thương mại và dịch vụ khác.

*/Giải pháp quản trị chi phí và giá thành:

Giá thành công đoạn sản xuất của Công ty được xây dựng trên cơ sở giá thành công đoạn Tập  đoàn giao khoán . Để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, công tác quản trị chi phí phải được hoàn thiện đổi mới toàn diện, triệt để theo định hướng cụ thể.

Duy trì có hiệu quả công tác khoán và quản lý chi phí giá thành theo hình thức ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa Giám đốc với quản đốc các công trường, phân xưởng, trưởng phòng ban chức kỹ thuật nghiệp vụ.

Tiếp tục bổ xung, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật, tổ chcứ bộ máy điều hành của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty  trong 10 năm tới dự kiến như sau:

Vòng quay vốn lưu động : 8,4% vòng/năm

Kế hoạch lợi nhuận 273 tỷ đồng

Tỷ suất lợi nhuận tính trên 1 đồng vốn chủ sở hữu 45,3%/năm

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2007 của Công ty  qua các chỉ tiêu sau:

*/Lợi nhận năm 2007: 56.781.858.083 đồng.

*/Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm: 

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.187.275.899.165 đồng; Doanh thu thuần 1.187.275.899.165 đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính: 1.328.277.978 đồng.

Thu nhập khác: 14.229.574.283 đồng.

Tổng giá trị tài sản: 561.394.538.304 đồng

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2007
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2007
	Thực hiện năm 2007
	Tỷ lệ hoàn thành (%)

	Bóc đất đá
	1.000 m3
	18.360
	18.513
	100,83

	Than nguyên khai
	1.000 tÊn
	3.700
	3.726
	100,70

	Than khai thác lại
	1.000 tÊn
	500
	521
	104,24

	Than tiêu thụ
	1.000 tÊn
	3.670
	3.928
	107,03

	Doanh thu thuần 
	Tr.®ång
	1.039.964
	1.187.276
	141,17

	Lợi nhuận 
	Tr.®ång
	33.550
	56.782
	169

	Tỷ lệ trả cổ tức
	%
	12
	12
	100


III. Báo cáo của Ban Giám đốc:

1. Báo cáo tình hình tài chính:


*/ Khả năng sinh lời:

Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần: 4,78%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 38,79%
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): 10,11%
*/ Khả năng thanh toán:

Tỷ số thanh toán hiện thời:    0,73 (lần)

Hệ số thanh toán nhanh:       0,40 (lần)

Tỷ số nợ ngắn hạn trên tổng tài sản: 0,37 (lần)

Tỷ số nợ ngắn hạn trên vốn chủ sở hữu: 1,44(lần).

- Giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31/12/2007: 561.394.537.304 VNĐ

- Những thay đổi về vốn cổ đông: Không có

- Tổng số cổ phiếu từng loại: Cổ phiếu thường: 6.000.000 cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Cổ phần phổ thông 6.000.000 cổ phần. 

- Cổ tức: 12% tương đương với số tiền 7.200.000.000 VND

2 . Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Năm 2008, tổng mức đầu tư 231 tỷ đồng, trong đó công trình chuyển tiếp là 35 tỷ đồng. Tiếp tục đầu tư thêm 10 xe trọng tải 55 tấn, 01 máy cày xới, 02 máy gạt công suất trên 200CV,  02 máy xúc lật trên 3m3/gầu để tăng năng lực sản xuất.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nhà văn hoá thể thao công nhân tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, mức đầu tư trên 30 tỷ đồng.

- Xúc tiến việc chuẩn bị đầu tư, cải tạo mở rộng khu nhà điều hành sản xuất 799 Lê Thánh Tông –TP Hạ Long –Quảng Ninh.

- Tiếp tục việc giám sát, triển khai góp vốn vào một số dự án đầu tư chủ yếu theo tinh thần của các Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2007. Bao gồm: Góp 5 tỉ đồng bằng nguồn vốn đầu tư phát triển để thành lập Công ty cổ phần chế tạo thiết bị và xây lắp công trình-TKV; Góp 2 tỉ đồng bằng quỹ phúc lợi Công ty để xây dựng nhà nghỉ Trà Cổ Móng Cái; Công ty cùng với Công ty Tùng Bách, Tập đoàn Công ty xây dựng Saylattana Lào thành lập Công ty liên doanh hợp tác Quốc tế với số vốn ban đầu là 1,5 triệu USD ( trong đó công ty góp 30% vốn) để thăm dò khai thác  khoáng sản tại Tỉnh Khăm Muộn nươc CHDCND Lào.
IV. Báo cáo tài chính: Các báo cáo tài chính đã dược kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán gồm:

- Bảng cân đối kế toán 

- Báo cáo kết quả HĐKD

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính
V. Bản giải trình báo cáo tài chính nà báo cáo kiểm toán:

1.Kiểm toán độc lập: 

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty dịch vụ tư vấn và tài chính  kế toán và kiểm toán Chi nhánh Quảng Ninh (AASC).

- ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần than Núi Béo –TKV đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2007 cũng như báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31/12/2007 phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

VI. Các công ty liên quan:

VII. Tổ chức nhân sự:

- Cơ cấu tổ chức của Công ty:

+ Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của đại Hội đồng cổ đông.  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Núi Béo gồm các thành viên chủ chốt của Ban lãnh đạo Công ty và thành viên TKV.

+ Ban kiểm soát: 

Là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

+ Ban giám đốc:

Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Giám đốc Công ty thực hiện chức năng tổng điều hành, phân công và phối hợp công tác của các Phó giám đốc, kế toán trưởng nhằm thực hiện đúng, có hiệu quả nhiệm vụ.

Giúp việc cho giám đốc là 04 phó giám đốc phụ trách từng lĩnh vực hoạt động bao gồm: PGĐ phụ trách kỹ thuật, PGĐ phụ trách kinh tế, PGĐ phụ trách sản xuất, PGĐ phụ trách cơ điện vận tải và 01 kế toán trưởng phụ trách về kế toán tài chính của Công ty.

+ Phòng ban nghiệp vụ: Có 21 phòng có chức năng tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và các phó giám đốc trong phạm vi quản lý.

+ Các đơn vị sản xuất:Có 05 công trường, 11 phân xưởng trực tiếp sản xuất của Công ty

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV:

+ Ban giám đốc:

1. Họ và tên:


 Phạm Minh thảo

Giới tính: 


Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 
01/11/1949

Nơi sinh: 


Đông Triều- Quảng Ninh

Quốc tich: 


Việt Nam

Dân tộc: 


Kinh

Quê quán: 


Yên Đức - Đông Triều - Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú: 

Tổ 10-khu 13 Phường Hồng Hải-Quảng Ninh.

Điện thoại liên lạc: 

033 825 705/0903 415 306

Trình độ văn hoá: 

Tiến sĩ

Trình độ chuyên môn: 
Chuyên ngành khai thác lộ thiên

Quá trình công tác: 

07/1975-09/1981 CB phòng kỹ thuật Công ty than HG




Từ 10/1981-01/1986: Nghiên cứu sinh ngành KT Mỏ




Từ 02/1986-10/1986: P.phòng tiến bộ K.T LH than HG





Từ 11/1986 – 11/1994: PGĐ Mỏ than Cao Sơn





Từ 12/1994-05/1995: TP công nghệ TKV





Từ 06/1995-05/1996: PGĐ Công ty than Hòn Gai





Từ 6/1996 đến nay: Giám đốc Công ty cp than Núi Béo

Chức vụ hiện nay:

UV HĐQT, Giám đốc Công ty cp than Núi Béo-TKV

2. Họ tên:


Vũ Anh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:
18/03/1968

Nơi sinh:


Hồng Gai –Quảng Ninh

Quốc tịch:


Việt Nam

Dân tộc :


Kinh

Quê quán:


Phương Đế, Trực Ninh, Nam Định

Địa chỉ thường trú:

Phường Cao Thắng-TP Hạ Long-QN

Điện thoại liên lạc:

033 620610/0913 548 402

Trình độ văn hoá:

Kỹ sư

Trình độ chuyên môn:
Ngành kỹ thuật

Quá trình công tác:

Từ 10/1989-01/1993: CB kỹ thuật Mỏ than Núi Béo





Tõ 02/1993-09/1996: Phã Q§ CT than I





Từ 10/1996-12/1999: QĐ Công trường than I





Từ 09/2001-12/2002: QĐ công trường Vỉa 11





Từ 01/2003-11/2003: TP kỹ thuật





Từ 12/2003-nay: PGĐ kỹ thuật.

Chức vụ hiện nay:

PGĐ kỹ thuật, Công ty CP than Núi Béo-TKV

3. Họ tên:


Nguyễn Phúc Hưng

Ngày, tháng, năm sinh:
19/10/1954

Nơi sinh:


Tứ Kỳ –Hải Dương

Quốc tịch:


Việt Nam

Dân tộc :


Kinh

Quê quán:


Công Lạc-Tứ Kỳ-Hải Dương

Địa chỉ thường trú:

P. Hồng Hải, Hạ Long

Điện thoại liên lạc:

033 620610/0913 548 402

Trình độ văn hoá:

Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 09/1971-05/1973: Thanh niên xung phong





Từ 06/1973-09/1974: Học nghề





Từ 10/1974-01/1991: CB XN Xây lắp mỏ HG





Từ 1/2000-8/2001: Trưởng phòng ĐKSX





Từ 02/1991-11/1995: Kế toán trưởng Mỏ than Núi Béo





Tõ 12/1995-nay: PG§ Kinh tÕ- Cty CP than Nói BÐo-TKV

Chức vụ hiện nay:

PGĐ Kinh tế, Công ty cổ phần than Núi Béo

4. Họ và tên:


 Lê Ngọc Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:
23/06/1965

Nơi sinh:


Nông Cống-Thanh Hoá

Quốc tịch:


Việt Nam

Dân tộc :


Kinh

Quê quán:


Tế Tân-Nông Cống-Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú:

P. Bạch Đằng, Hạ Long

Điện thoại liên lạc:

033 834613/0913 262 366

Trình độ văn hoá:

Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
Ngành Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 11/1982-05/1987: Học Nghề





Từ 06/1987-03/1993: CB mỏ than Núi Béo

Từ 04/1993-11/1999: 
Phó phòng vật tư mỏ than Núi Béo





Từ 12/1999-11/2004: TP vật tư Mỏ than Núi Béo





Từ 12/2004-nay: PGĐ Cơ điện vận tải

Chức vụ hiện nay:

PGĐ cơ điện vận tải, Công ty cổ phần than Núi Béo

5. Họ và tên:


Nguyễn Tuấn Dũng
Ngày, tháng, năm sinh:
06/12/1968
Nơi sinh:


Huyện Kim Môn- Tỉnh Hải Dương
Quốc tịch:


Việt Nam

Dân tộc :


Kinh

Quê quán:


Xã Quang Trung – Huyện Kim Môn –Tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú:

Phường Hồng Hà- Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh
Điện thoại liên lạc:

033 835678/0913 071497
Trình độ văn hoá:

Kỹ sư
Trình độ chuyên môn:
Ngành  khai thác mỏ
Quá trình công tác:

Từ 09/1989-03/1991:  Công nhân Mỏ than Núi Béo

Từ 03/1991-04/1993: 
Đi Bộ đội E43




Từ 04/1993-06/1995: Công nhân Mỏ than Núi Béo




Từ 06/1995-07/1996: Phó phòng ĐK  mỏ than Núi Béo

Từ 07/1996-12/1996: P. QĐ CT than I mỏ  Núi Béo
                                             Từ 12/2001-12/2002: QĐ PX Cảng cty than  Núi Béo

                         
         Từ 04/2006-09/2007: TP ĐHSX công ty than  Núi Béo

                         
         Từ 10/2007-nay: PGĐ sản xuất Công ty cp than Núi Béo
Chức vụ hiện nay:

PGĐ sản xuất, Công ty cổ phần than Núi Béo

6. Họ và tên:


 Phạm Thị Đức

Ngày, tháng, năm sinh:
24/03/1954

Nơi sinh:


Hưng yên-Hải Hưng

Quốc tịch:


Việt Nam

Dân tộc :


Kinh

Quê quán:


Thị xã Hưng Yên-Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ thường trú:

P. Hòn Gai, Hạ Long

Điện thoại liên lạc:

033 629023/0913 249 979

Trình độ văn hoá:

Cử nhân

Trình độ chuyên môn:
Ngành Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 10/1979-01/1993: CB XN Xây lắp mỏ HG





Từ 04/1993-11/1996: P.P Kế toán XNXLM HG





Từ 12/1999-11/2004: TP vật tư Mỏ than Núi Béo





Từ 09/1996-nay: Kế toán trưởng Côngty Cp than Núi Béo

Chức vụ hiện nay:

Kế toán trưởng - Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV

- Quyền lợi của Ban giám đốc:

Mức lương, tiền thù lao , lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động với Giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các khoản khác trong hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý  khác sẽ do  Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đề xuất của  Giám đốc điều hành.

-  Số lượng cán bộ, nhân viên : Đến thời điểm 31/12/2007 của Công ty là: 2.604 người

- Chính sách đối với người lao động:

Tiền lương chi trả cho người lao động theo đúng qui chế, tiền lương bình quân thực hiện năm 2007 đạt 4.800 triệu đồng/người/tháng.

Chủ động sắp xếp lao động, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, động viên công nhân tăng năng suất lao động;

Xây dựng khu vui chơi giải trí, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, duy trì tưới nước chống bụi và trồng cây xanh đảm bảo môi trường cho người lao động;

Chú trọng công tác an toàn lao động, cải thiện môi trường làm việc như: Bố trí phương tiện đưa đón, trang thiết bị điều hoà nhiệt độ, hệ thống quạt mát, bố trí chòi che mưa nắng cho lao động thủ công làm việc ngoài trời, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các quy trình kỹ thuật, … phù hợp với công việc, chất lượng và thời gian qui định;

Có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho người lao động theo nhu cầu kinh doanh, chính sách và tiêu chuẩn công viên chức.

- Thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Quyết định số 274/QĐ-HĐQT ngày 05/02/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản việt nam về việc cử ông Hoàng Việt Thanh, trưởng phòng kiểm soát chi phí và quản lý giá thuộc Ban kế hoạch tập đoàn TKV tham gia đại diện phần vốn của Tập đoàn TKV  thay cho Nguyễn Hoàng Trung.
VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị Công ty:

- Thành viên và cơ cấu của của HĐQT, Ban Kiểm soát

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV gồm 5 thành viên và hoạt động kiêm nhiệm

1. Ông Nguyễn Văn Kiệm- Uỷ viên HĐQT TKV- Chủ tịch HĐQT Công ty CP than   Núi Béo-TKV

      
2. Ông Phạm Minh Thảo – Giám đốc điều hành Công ty – uỷ viên HĐQT

3.Ông Bùi Như Tùng – TP Than lộ thiên - Uỷ viên HĐQT 

4.Ông Lê Ngọc Tuấn – PGĐ Công ty -Uỷ viên HĐQT

     
5.Ông Lại Văn Sơn – TP KHTTCông ty- Uỷ viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Núi Béo hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, HĐQT đã vận dụng linh hoạt các hình thức họp được qui định trong luật doanh nghiệp và trong điều lệ Công ty, Quyết nghị kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh Công ty được thông suốt.

HĐQT đã thống nhất Nghị quyết mô hình tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy điều hành Công ty với qui mô hợp lý, phát huy được sự chủ động sáng tạo và sự liên kết phối hợp giữa các cá nhân và các bộ phận.

HĐQT cũng đã ban hành các qui chế, quy định, quyết định phục vụ việc quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty, Các văn bản quy định hoạt động của các Công ty con.

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV gồm 3 thành viên hoạt động kiêm nhiệm

1. Ông Hoàng Việt Thanh – Trưởng ban 

2. Bà Dương Thị Thu Phong – Uỷ viên

3. Ông Nguyễn Tiến Nhương –Uỷ viên

Hoạt động của Ban kiểm soát:

Thường xuyên giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thực hiên nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; các nghị quyết các kỳ họp của HĐQT, các qui chế, quy định do HĐQT ban hành;

Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển giữa giám đốc Công ty với Tổng giám đốc tập đoàn TKV, việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các nghị quyết của giám đốc trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của giám đốc được quy định tại điều lệ Công ty.

Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm soát báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm.

- Thù lao và các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

Thù lao của HĐQT được tính bằng Hệ số lương cấp bậc qui định  x  mức Lmin của nhà nước  x  30%
Thù lao của Ban kiểm soát tính bằng Hệ số lương cấp bậc theo qui định x  mức Lmin của nhà nước x 20%.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: Đến ngày 25/02/2008
2.1 Cổ đông trong nước:

Tổng số cổ đông trong nước                        4.475.530  cổ phần chiếm  79,51 %

Trong đó: Tập đoàn TKV    

   3.060.000  cổ phần chiếm 51%

      Tổ chức
                                         126.720  cổ phần chiếm 0,65%             

      Cá nhân
                                    1.545.280  cổ phần chiếm  27,86%
 

2.2. Cổ đông nước ngoài                              1.268.000 cổ phần chiếm 21.13%

                 Tổ chức                                       1.215.500 cổ phần chiếm  20.26%
            Trong đó tổ chức  mua cổ phần số lượng lớn gồm:    
                  Vietnam Investment Limited         512.100 cổ phần

                  ASIA Value Investmen Limited    600.000 cổ phần

                  Croesus Global Equity Limited       64.900 cổ phần


     Cá nhân:                                            52.500 cổ phần chiếm  0.9%
   

           Nơi nhận:                                                    Giám đốc công ty
    - TTGDCK HN                                                                     ( Đã ký )
    - Lưu KTTC                                                             
    - Lưu trữ
                                                                                   Phạm Minh Thảo

